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Người dân tiếp cận với nguồn thông tin về tác hại 
của hút thuốc tại địa phương chủ yếu là truyền hình và 
đài phát thanh (lần lượt là 88.8% và 60.1%), các tỷ lệ 
này cũng không cao hơn kết quả nghiên cứu của Lê 
Ngọc Trọng và CS (trung bình 78%)[4]. Các nguồn 
khác báo chí, tờ rơi, áp phích, như gia đình (14.3%), 
cán bộ y tế được ghi nhận ở tỷ lệ thấp hơn. Như vậy 
các phương tiện truyền thông về tác hại của thuốc l  ̧
tại địa bàn nghiên cứu còn chưa đa dạng, chưa mang 
tính đặc trưng của địa phương.  

Khi được hỏi về việc có đồng tình với các chính 
sách cấm hút l  ̧ nơi công cộng, nơi làm việc thì rất 
phần lớn người dân điều ủng hộ với chính sách này 
(trên 90%). Người có hút thuốc lá thì tỷ lệ ủng hộ chính 
sách cấm hút lá nơi công cộng thấp hơn hai nhóm còn 
lại (p<0.01). Mặt dù ủng hộ chính sách hút thuốc lá, 
nhưng bộ phận lớn người dân vẫn thường hút thuốc l  ̧
nơi công cộng và nơi làm việc (31.1%; 37.5%). Rõ ràng 
người dân vẫn chưa tự giác chấp hành chính sách về 
cấm hút thuốc lá nơi công cộng. Do đó, nhà nước cần 
sớm có các chế tài xử lý đối với các trường hợp hút 
thuốc nơi công cộng để giảm bớt ảnh hưởng của khói 
thuốc đối với sức khoẻ người dân Thành phố Cần Thơ 
cũng như của cả nước 

Tóm lại, thông qua nghiên cứu cho thấy rằng phần 
lớn người hút thuốc là những người bắt đầu hút thuốc l  ̧
ở tuổi vị thành niên và tuổi trẻ. Ngành y tế cần có chính 
sách kịp thời để ngăn chặn đại dịch hút thuốc lá nhằm 
giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho thuốc ļ  và góp phần 
nâng cao sức khoẻ của người dân  

Kết luận 
Tỷ lệ hút thuốc của nam giới Thành phố Cần Thơ 

năm 2011 là 51.4%.  
Tuổi bắt đầu hút thuốc là 19.8 tuổi với số điếu thuốc 

hút trung bình một ngày là 11.7 điếu.  
Tỷ lệ hút thuốc l  ̧nơi công cộng chiếm tỷ lệ 31.1% 

và 77.8% hút thuốc lá trong nhà 

Hiểu biết về tác hại của hút thuốc của người dân 
92.7%. Tỷ lệ tiếp cận nguồn thông tin về tác hại của 
thuốc lá 94.5%.  

Tỷ lệ người dân ủng hộ chính sách cấm hút thuốc ļ  
nơi công cộng và nơi làm việc chiếm tỷ lệ cao (93.8% 
và 94.4%) 

Khuyến nghị 
Cần chú trọng hơn nữa đến giáo dục sức khoẻ và 

truyền thông về tác hại của hút thuốc cho toàn dân, 
đặc biệt là nhóm tuổi trẻ dưới 20 tuổi. .  

Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách cấm hút thuốc 
lá nơi công cộng 

Phát động phong trào phòng chống thuốc lá bằng 
các hình thức xây dựng "Gia đình không khói thuốc". 
"Người cha gương mẫu" nhằm hạn chế việc hút thuốc 
lá trong gia đình 

Có các hình thức cam kết của các hộ cá thể buôn 
bán nhỏ tại địa phương, không bán thuốc cho trẻ em, 
nhằm hạn chế việc tiếp cận dễ dàng với thuốc ļ . 
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG PHẪU THUẬT MỘT THÌ QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN:  

KINH NGHIỆM VỚI 110 TRƯỜNG HỢP BỊ BỆNH PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH  
TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG  

 
BÙI ĐỨC HẬU, SOMSAK PHANTHAVONG,  

LÊ THANH HẢI, NGUYỄN THANH LIÊM và CS  
Bệnh viện Nhi Trung ương 

TÓM TẮT 
Mục đích: Mục đích của báo cáo này là đánh giá kết quả 

phẫu thuật một thì qua đường hậu môn điều trị bệnh phình 
đại tràng bẩm sinh và phân tích một số yếu tố liên quan đến 
kết quả. Rút ra quy trình kỹ thuật của phẫu thuật tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương . 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ tháng 3-2003 
đến tháng 10-2010, 110 bệnh nhân (86 nam 78,2%, 24 nữ 
21,8%) bị bệnh PĐTBS đã được phẫu thuật bằng đường qua 
hậu môn (QHM) một thì. Tuổi từ 8 ngày đến 36 tháng. 
Phương pháp QHM, là đơn thuần phẫu tích, sinh thiết và 
cắt-nối đại tràng với ống hậu môn hoàn toàn bằng đường 

QHM. Kỹ thuật được tiến hành dựa theo kỹ thuật của De la 
Torre-Ortega (1998). Tuy nhiên, kỹ thuật của chúng tôi khác 
phương pháp nguyên bản ở chỗ là để lại ống thanh cơ hậu 
môn-trực tràng ngắn hơn, từ 1,5-2 cm tính từ rìa hậu môn.  

Kết quả: Trong nghiên cứu này cho thấy đoạn đại tràng 
vô hạch dài từ trực tràng đến 1/3 dưới sigma 79 trường hợp, 
dài từ 1/3 giữa sigma tới đại tràng xuống 31 trường hợp. 
95/110 BN phẫu thuật bằng đường qua hậu môn đơn thuần, 
15 BN phải phối hợp mổ khác. Thời gian mổ trung bình 
104,5 phút. Không có tử vong và biến chứng phẫu thuật thấp. 
Mất máu trong mổ ít, có một trường hợp rỉ máu miệng nối 
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phải truyền máu và tự cầm ở ngày thứ hai sau mổ, 2/15 
(13,3%) trường hợp có đường mổ phối hợp bị nhiễm trùng, 
1(0,9%) BN phải mổ lại do cắt chưa hết đoạn vô hạch. Thời 
gian nằm viện trung bình 5,2 ngày. Tất cả bệnh nhân đều tự 
đại tiện khi xuất viện. 

Kết quả xa sau mổ, qua theo dõi 95 (86,4 %) bệnh nhân. 
Thời gian theo dõi ngắn nhất 24 tháng, dài nhất 87 tháng, 
trung bình 52,3 tháng. Số bệnh nhân đại tiện chủ động 1-2 
lần trong ngày là 62 (65,3%), 27 (28,4%) bệnh nhân đại tiện 
3-4 lần/ngày, 3 (3,2%) bệnh nhân đại tiện trên 5 lần/ngày, 2 
(2,1%) bệnh nhân đại tiện không tự chủ, 1 (1,0%) bệnh nhân 
vẫn táo bón dai dẳng. Viêm ruột sau mổ xẩy ra ở 12 (12,6%) 
bệnh nhân. Kết quả chung về chức năng đại tiện đánh gi  ̧
theo phân loại Wingspread đạt loại rất tốt và tốt cao 
(75,8%). Các yếu tố liên quan có ảnh hưởng tới kết quả là: 
tuổi phẫu thuật, chiều dài đoạn vô hạch và chiều dài đoạn 
cắt bỏ.  

Kết luận: phẫu thuật một thì qua đường hậu môn điều trị 
bệnh PĐTBS là phương pháp an toàn, có hiệu quả cao. Chỉ 
định lý tưởng của phẫu thuật một thì qua đường hậu môn: 
những BN có độ tuổi từ sơ sinh đến 6 tháng, đoạn đại tràng 
vô hạch từ trực tràng đến 1/3 dưới sigma và đoạn cắt bỏ dưới 
25cm. 

Từ khoá: phình đại tràng bẩm sinh (PĐTBS), đường qua 
hậu môn (QHM). 

summary 
OBJECTIVE: The aim of this presentation is to 

evaluate the results of one-stage surgery in the 
treatment for Hirschsprung’s disease (HD) by transanal 
approach and to analyze the associated factors 
influencing the results. The technical aspect of this 
procedure at the National pediatric hospital is also 
presented. 

METHODS: Between March, 2003 and October, 
2008, 110 patients (86 males 78.2%, 24 females 
21.8%) underwent one-stage endorectal colon pull-
through procedure for HD by transanal approach. 
Patient-age ranged from 8 days to 36 months. 
Ganglionic and aganglionic segments were initially 
identified by intraoperative seromuscular biopsies. The 
aganglionic segments were removed and colo-ano 
anastomosis was performed through transanal 
approach according to De la Torre-Ortega’ technique 
(1998), but we left a short rectal seromuscular sleeve 
2cm from the dentate line.  

RESULTS: The aganglionic segment was located 
at the level from the rectum to lower 1/3 of the sigmoid 
colon in 79 patients, from middle 1/3 of the sigmoid 
colon to the left colon in 31 patients. 95/110 patients 
were operated on by only transanal approach and 15 
patients had to be combined with other approach. The 
median operating time was 104.5 minutes. There were 
no death and operative complications were low. There 
was minimal blood loss during surgery. There was one 
minor anastomotic bleeding that stopped 
spontaneously on the 2nd day after surgery after blood 
transfusion. 2/15 (13.3%) had wound infection. 1(0.9%) 
patients had to be reoperated. The median hospital-
stay was 5.2 days. Spontaneous defecation occurred 
in all patients before discharge. 

Follow-up obtained in 95 (86.4 %) infants. Follow-
up period ranged from 24 to 87 months (averaged, 
52.3 months). Sixty-two patients had 1 to 2 stools per 
day (65.3%). Twenty-seven patients had 3 to 4 stools 
per day (28.4%). 3(3.2%) patients had more than 5 
stools per day. 2(2.1%) patients had incontinence. One 
patient had persistent constipation (1.0%). Enterocolitis 
occurred in 12 (12.6%) patients. The bowel function 
was very good-good (according to Wingspread 
classification) in 75.8% The factors with significant 
association to the results are: age at surgery, the 
length of the aganglionic segment and the length of the 
removed segment  

CONCLUSION: One-staged transanal approach is 
a safe and effective procedure for HD. The ideal 
indication for one-stage surgery by transanal approach 
are patients less than 6 months of age-year, the 
aganglionic segment was located in the rectum – low 
1/3 of the sigmoid colon and the length of the colonic 
segment to be removed ≤ 25cm.  

Keywords: Hirschsprung disease, transanal 
approach. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Các kỹ thuật kinh điển qua đường bụng đã được sử 

dụng trong nhiều năm để điều trị bệnh PĐTBS [10]. 
Gần đây, nhiều đường mổ như phẫu thuật qua đường 
hậu môn (HM)[0], phẫu thuật qua đường sau trực tràng 
(STT) [6], phẫu thuật nội soi (NS) [4] cũng đã được áp 
dụng rộng rãi và đang dần dần thay thế những đường 
mổ kinh điển.  

Từ năm 1998, lần đầu tiên De la Torre và Ortega 
[0] áp dụng đường QHM đơn thuần dựa trên kỹ thuật 
của Georgeson 1995, có cải tiến chỉ phẫu thuật bằng 
đường QHM đơn thuần không kết hợp PTNS [4]. Tuy 
hiện nay còn tranh cãi về sự an toàn của phương pháp 
phẫu thuật bằng đường QHM đơn thuần, song vẫn có 
rất nhiều tác giả trên thế giới đã và đang áp dụng 
phương pháp này trong điều trị bệnh PĐTBS đạt sự an 
toàn cao [3],[5],[7],[8],[9].  

Năm 1999, chúng tôi cũng áp dụng phương pháp 
này phẫu thuật cho một trường hợp, nhưng tới từ năm 
2003, phẫu thuật bằng đường QHM mới được áp dụng 
thường quy để điều trị bệnh PĐTBS tại Bệnh viện Nhi 
trung ương. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có báo cáo 
nào đánh gi̧  kết quả lâu dài của phẫu thuật QHM. Vì 
vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích: 
Đánh gi̧  kết quả phẫu thuật một thì qua đường hậu 
môn điều trị bệnh phình đại tràng bẩm sinh và phân 
tích một số yếu tố liên quan đến kết quả. Rút ra quy 
trình kỹ thuật của phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung 
ương . 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Tất cả bệnh nhân bị bệnh PĐTBS được phẫu thuật 

bằng đường QHM, từ tháng 3-2003 đến tháng 10-
2010, tại Bệnh viện nhi TW. Tiêu chuẩn chọn để chỉ 
định mổ cho kỹ thuật này bao gồm: tuổi, giới, triệu 
chứng lâm sàng điển hình (chậm phân su, táo bón đòi 
hỏi phải thụt hậu môn thường xuyên) với hình ảnh chụp 
X-quang đại tràng điển hình, có đoạn đại tràng vô hạch 
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từ trực tràng đến cuối đại tràng trái. Chẩn đoán bệnh 
được xác định bằng sinh thiết trực tràng trong mổ.  

2. Phương pháp nghiên cứu  
Là nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không có 

nhóm đối chứng. Kết quả can thiệp được đánh giá theo 
mô hình “trước-sau”. Tất cả bệnh nhân được nghiên 
cứu theo một mẫu bệnh án thống nhất. Các thông tin 
nghiên cứu bao gồm: tuổi, giới, biểu hiện lâm sàng, vị 
trí vô hạch trên phim chụp đại tràng, vị trí vô hạch trong 
mổ, phương pháp phẫu thuật, thời gian mổ, chiều dài 
đoạn cắt bỏ, biến chứng và tử vong sau mổ. 

Chuẩn bị trước mổ: thụt đại tràng bằng nước muối 
sinh lý trong 2-3 ngày trước phẫu thuật. Kháng sinh 
cephalosporin thế hệ ba, metronidazol và 
aminoglycoside được tiêm từ lúc gây mê cho tới 4-5 
ngày sau mổ.  

Kỹ thuật mổ: Bệnh nhân nằm tư thế sản khoa (có 
thể không treo chân nếu bệnh nhân quá nhỏ). Bắt đầu 
rạch vòng quanh niêm mạc của ống hậu môn ngay 
trên đường lược khoảng 0,5-1cm. Phẫu tích lớp niêm 
mạc lên trên (khoảng 6-8cm) phía tiểu khung tới nếp 
gấp phúc mạc tiểu khung, lớp thanh cơ thành trước trực 
tràng lộn xuống, cắt dọc mở một lỗ nhỏ qua lớp thanh 
cơ này để vào ổ phúc mạc, cắt vòng quanh ống thanh 
cơ giải phóng hoàn toàn trực tràng, ống thanh cơ trực 
tràng được cắt sửa để lại một phần ống thanh cơ dài 
2cm tính từ đường lược. Tiếp tục phẫu tích mạc treo 
xích-ma kéo trực tràng và xích-ma ra ngoài qua ống 
hậu môn. Tiến hành sinh thiết lạnh ở 2 vị trí chỗ đại 
tràng hẹp và chỗ dãn để xác định chẩn đoán. Cắt bỏ 
đoạn đại tràng vô hạch và đoạn đại tràng giãn ngoài ổ 
bụng. Nối đại tràng lành với ống hậu môn cách đường 
răng lược khoảng 0,5-1cm, khâu mũi rời với chỉ tự tiêu 
5/0 (Vicryl 5/0), có thể để mỏm thừa đại tràng nếu 
đường kính đại tràng và ống hậu môn quá chênh lệch 
hoặc có những yếu tố làm ảnh hưởng tới sự an toàn 
của miệng nối. Đặt 1 ống sông Folley vào đại tràng 
qua miệng nối, lấy bỏ ống sông Folley sau mổ 4 ngày. 
Kết thúc phẫu thuật. Cho trẻ uống nước sau mổ 12 giờ, 
cho ăn sữa ngày thứ hai sau mổ. Xuất viện ngày thứ tư 
hoặc thứ năm sau mổ. Bắt đầu nong miệng nối từ tuần 
thứ 3 sau mổ, nong một tháng liên tục. Đặt lịch khám 
định kỳ 3-6 tháng một lần trong 3 năm. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu trong thời gian từ tháng 3-2003 đến 

tháng 10-2010, chúng tôi có 110 bệnh nhân (86 nam 
78,2%, 24 nữ 21,8%) bị bệnh PĐTBS đã được phẫu 
thuật bằng đường qua hậu môn một thì. Tuổi từ 8 ngày 
đến 36 tháng, trung bình là 2 tháng (bảng 1). Số bệnh 
nhân có đoạn đại tràng vô hạch dài từ trực tràng đến 
1/3 dưới sigma 79 trường hợp, dài từ 1/3 giữa sigma tới 
đại tràng xuống 31 trường hợp.đoạn đại tràng vô hạch 
dài từ trực tràng đến 1/3 dưới sigma 79 trường hợp, dài 
từ 1/3 giữa sigma tới đại tràng xuống 31 trường hợp 
(bảng 2). Chiều dài đoạn đại tràng cắt bỏ ngắn nhất 9 
cm, dài nhất 50cm, trung bình 23,6 ± 8,9cm (bảng 3).  

Bảng 1. Phân bố nhóm tuổi của bệnh nhân khi 
phẫu thuật 

Nhóm tuổi Số lượng Tỷ lệ % 
≤ 6 tháng 82 74,5 

>6 tháng 28 25,5 
Tổng số 110 100,0 

Bảng 1 cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tuổi từ sơ sinh đến 6 
tháng tuổi chiếm tỷ lệ lớn (74,5%) (trong đó có 35,5% bệnh 
nhân là sơ sinh < 1 tháng tuổi). Tỷ lệ bệnh nhân trên 6 tháng 
tuổi là 25,4%. 

Bảng 2. Phân bố tỷ lệ vị trí đoạn vô hạch trong khi phẫu 
thuật 

Vị trí đoạn vô hạch Số lượng Tỷ lệ 
% 

Trực tràng 58 52,7 
Từ TT đến 1/3 dưới đại tràng sigma 21 19,1 

1/3 giữa sigma  hết đại tràng sigma 17 15,5 
Đến cuối đại tràng trái 14 12,7 

Tổng số 110 100,0 
Bảng 2 cho thấy vị trí đoạn vô hạch tập trung chủ yếu ở 

trực tràng và từ trực tràng đến hết đại tràng sigma. 71,8% vô 
hạch từ trực tràng đến 1/3 dưới đại tràng sigma, từ 1/3 giữa 
sigma đến hết đại tràng sigma tới cuối đại tràng trái là 
28,2%.  

Bảng 3. Phân bố chiều dài đoạn đại tràng cắt bỏ 

Chiều dài đoạn đại tràng cắt bỏ Số lượng Tỷ lệ 
% 

< 10 cm 1 0,9 
10 - 20 cm 51 46,4 
21 - 30 cm 45 40,9 

> 30cm 13 11,8 
Tổng số 110 100,0 

Bảng 3 cho thấy tỷ lệ chiều dài đoạn đại tràng cắt bỏ tập 
trung phần lớn đoạn cắt bỏ dài từ 10-20cm chiếm tỷ lệ 
46,4%, tiếp đến đoạn cắt bỏ dài từ 21-30cm chiếm 40,9%, 
đoạn cắt bỏ dài >30 cm là 11,8%.  

Bảng 4. Tỷ lệ kết quả chung về chức năng đại tiện theo 
phân loại Wingspread 

Chức năng đại tiện Số lượng Tỷ lệ % 
Rất tốt và tốt 72 75,8 
Trung bình 20 21,0 

Kém 3 3,2 
Tổng số 95 100,0 

Bảng 4 cho thấy theo phân loại Wingspread (tổng 
hợp của tất cả các kết quả biểu hiện về chức năng đại 
tiện vừa nêu trên), chức năng đại tiện đạt loại rất tốt và 
tốt chiếm tỷ lệ khá cao (75,8%), tiếp theo loại trung 
bình chiếm 21,0%, chỉ có 3,2% là loại kém.  

Chúng tôi có 95/110 BN phẫu thuật bằng đường 
qua hậu môn đơn thuần, 15 BN phải phối hợp mổ 
đường bụng (kết hợp với NS hoặc mở bụng nhỏ) do 
căng động mạch mạc treo đại tràng sigma, do đoạn vô 
hạch dài và có một trường hợp do có khối phân to 
trong đại tràng sigma. Thời gian mổ ngắn nhất 50 phút, 
dài nhất 210 phút và thời gian mổ trung bình 104,5 
phút. Không có tử vong và biến chứng phẫu thuật thấp. 
Mất máu trong mổ ít, có một trường hợp rỉ máu miệng 
nối phải truyền máu và tự cầm ở ngày thứ hai sau mổ, 
2/15 (13,3%) trường hợp có đường mổ phối hợp bị 
nhiễm trùng, 1(0,9%) BN phải mổ lại do cắt chưa hết 
đoạn vô hạch. Thời gian nằm viện trung bình 5,2 ngày. 
Tất cả bệnh nhân đều tự đại tiện khi xuất viện. 

Kết quả xa sau mổ, qua theo dõi 95(86,4 %) bệnh 
nhân. Thời gian theo dõi ngắn nhất 24 tháng, dài nhất 
87 tháng, trung bình 52,3 tháng. Số bệnh nhân đại tiện 
chủ động 1-2 lần trong ngày là 62(65,3%), 27(28,4%) 
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bệnh nhân đại tiện 3-4 lần/ngày, 3(3,2%) bệnh nhân 
đại tiện trên 5 lần/ngày, 2(2,1%) bệnh nhân đại tiện 
không tự chủ, 1(1,0%) bệnh nhân vẫn táo bón dai 
dẳng. Viêm ruột sau mổ xẩy ra ở 12(12,6%) bệnh 
nhân. Kết quả chung về chức năng đại tiện đánh gi  ̧
theo phân loại Wingspread đạt loại rất tốt và tốt cao 
(75,8%) (bảng 4). Tiểu tiện bình thường ở tất cả bệnh 
nhân và tất cả 69 bệnh nhân nam đều có khả năng 
cương dương vật vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Các 
yếu tố liên quan có ảnh hưởng tới kết quả là: tuổi phẫu 
thuật, chiều dài đoạn vô hạch và chiều dài đoạn cắt 
bỏ.  

BÀN LUẬN 
Trước đây, để điều trị bệnh PĐTBS phải sử dụng 

đường mở bụng (đường mổ cổ điển) [10] và phải trải 
qua nhiều thì mổ khác nhau nên đã gây ra rất nhiều 
sang chấn về phẫu thuật đặc biệt sang chấn về tâm lý 
cho người bệnh. Trong vài thập kỷ gần đây, điều trị 
bệnh PĐTBS từ nhiều thì mổ đã giảm xuống chỉ còn 
một thì. Đồng thời, nhiều đường mổ khác nhau ít gây 
sang chấn và có tính thẩm mỹ cao đã được áp dụng 
dần thay thế đường mổ cổ điển như: đường QHM, 
đường STT và PTNS [2],[4],[6]. Hiện nay, hai phương 
pháp được nhiều tác giả sử dụng nhất là PTNS và 
đường QHM vì nó có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với 
đường mổ cổ điển. Phương pháp phẫu thuật bằng 
đường QHM tuy còn nhiều tranh cãi về sự an toàn của 
phẫu thuật, song vẫn có rất nhiều tác giả trên thế giới 
đã và đang áp dụng phương pháp này trong điều trị 
bệnh PĐTBS đạt sự an toàn cao và vỡ nó có nhiều ưu 
điểm quan trọng như: ít gây sang chấn phẫu thuật, ít 
gây tổn thương tới các tạng kế cận và đặc biệt tránh 
được các biến chứng như thoát vị thành bụng, tắc ruột 
liên quan tới mở bụng [3],[5],[7],[8],[9]. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi cũng cho thấy biến chứng thấp. 
Bệnh nhân hồi phục nhanh và ít đau. 

Kỹ thuật của chúng tôi khác một số chi tiết nhỏ so 
với kỹ thuật cơ bản mà tác giả De la Torre Mondragon 
và Ortega Salgado đã mô tả năm 1998 [2], khác ở chỗ: 
ống niêm mạc được phẫu tích lên cao tới nếp gấp phúc 
mạc tiểu khung. Lớp thanh cơ của thành trước trực 
tràng xa xuống, cắt dọc mở một lỗ nhỏ tại chỗ ống 
thanh cơ xa xuống này để vào tiểu khung, rồi cắt vòng 
quanh lớp thanh cơ để giải phóng hoàn toàn trục tràng. 
ống thanh cơ đuợc cắt sửa để lại dài 2cm tính từ rìa 
hậu môn, phẫu tích như vậy sẽ hạn chế gây sang chấn 
cho các cơ quan kế cận. Miệng nối đại tràng-ống hậu 
môn được thực hiện tương tự kỹ thuật Soave-Boley cải 
tiến năm 1964 [0], có cải tiến không để ống thanh cơ 
dài mà ống thanh đã đuợc cắt sửa chỉ để lại 2cm và 
miệng nối có 1cm ống thanh cơ phủ ngoài miệng nối. 
Chúng tôi tin rằng với kỹ thuật nối này, miệng nối được 
cung cấp máu tốt và giảm nguy cơ rò miệng nối. ống 
thanh cơ để lại ngắn có thể tránh được hiện tượng táo 
bón dai dẳng tồn tại sau mổ, mà hiện tượng này có thể 
thấy tồn tại trong phương pháp Soave-Boley [0]. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phẫu thuật 
thành công với độ an toàn cao và biến chứng thấp cho 
110 BN bị PĐTBS bằng đường qua HM (trong 110 BN: 
đoạn đại tràng vô hạch dài từ trực tràng đến 1/3 dưới 

sigma ở 79 trường hợp và dài từ 1/3 giữa sigma tới đại 
tràng xuống 31 trường hợp), trong đó có 95/110 (86,4 
%) BN phẫu thuật bằng đường qua hậu môn đơn thuần 
và 15 (13,6%) BN phải phối hợp mổ khác (đường 
bụng) vì những lý do khác nhau: một số trường hợp bị 
căng mạch mạc treo, một số trường hợp khác có đoạn 
vô hạch dài quá sigma và một trường hợp do sigma 
giãn to có chứa khối u phân. Phạm Anh Vũ đã báo cáo 
là 9,8% vì đoạn vô hạch cao và mạc treo đại tràng 
sigma căng. Sau mổ, tất cả bệnh nhân đều đại tiện 
được bình thường. Kết quả theo dõi lâu dài 95(86,4 %) 
bệnh nhân, đặc biệt là chức năng đại tiện theo phân 
loại Wingspread đạt loại rất tốt và tốt cao (75,8%). Qua 
kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có các yếu 
tố liên quan ảnh hưởng tới kết quả là: tuổi phẫu thuật, 
chiều dài đoạn vô hạch và chiều dài đoạn cắt bỏ và 
phẫu thuật bằng đường qua HM là một trong những 
phương pháp phẫu thuật có hiệu quả tốt, an toàn có 
thể được lựa chọn để điều trị bệnh PĐTBS với chiều 
dài đoạn vô hạch ở cả trực tràng và sigma. Phẫu thuật 
nội soi cần được phối hợp khi hạ đại tràng bằng đường 
qua HM đơn thuần gặp khó khăn.  

KẾT LUẬN 
Phẫu thuật một thì qua đường hậu môn điều trị 

bệnh PĐTBS là phương pháp an toàn, có hiệu quả 
cao. Chỉ định lý tưởng của phẫu thuật một thì qua 
đường hậu môn: những BN có độ tuổi từ sơ sinh đến 6 
tháng, đoạn đại tràng vô hạch từ trực tràng đên 1/3 
dưới sigma và đoạn cắt bỏ dưới 25cm. Phẫu thuật có 
thể thực hiện được ở tuyến dưới nơi có khoa phẫu thuật 
nhi sau khi được đào tạo. 
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TÁC DỤNG PHỤ VÀ BIẾN CHỨNG CỦA PHÁC ĐỒ HOÁ XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI  

TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI GIAI ĐOẠN III Ở NỮ GIỚI 
 

Bùi Công Toàn - Bệnh viện K 
TÓM TẮT 
Qua nghiên cứu đánh giá về tác dụng phụ của hóa 

trị phác đồ PE và biến chứng của xạ trị 3D đồng thời 
đối với UTPKTBN giai đoạn III ở phụ nữ, chúng tôi rút 
ra được một số kết luận sau: 

Đa số bệnh nhân dung nạp tốt với điều trị, không có 
bệnh nhân nào tử vong do điều trị. 

Tác dụng phụ của ho  ̧trị: 
- Giảm bạch cầu độ 2, 3 là 38%; độ 4: 2%. Các 

bệnh nhân đều hồi phục tốt sau 1-3 ngày điều trị bằng 
Filgastim.  

- Giảm Hgb độ 2; 3 là 26%,  
- Suy thận độ 1; 2 chiếm 38%, tất cả đều phục hồi 

sau điều trị.  
- Buồn nôn / nôn hay gặp nhất, 52%, trong đó có tới 

26% là độ 3; 4.  
Biến chứng do xạ trị:  
Viêm phổi do xạ trị độ 1, 2 và 3 chiếm 46% (độ 3 

chiếm 10%). Không có trường hợp nào viêm phổi độ 4.  
20% viêm thực quản xạ trị độ 3, thường gặp ở bệnh 

nhân có u xâm lấn màng phổi trung thất, hạch N2, N3 
lớn. 

Tác dụng phụ nặng nhất trên mỗi bệnh nhân chủ 
yếu là nhóm mức độ vừa (độ 2; 3), mức độ nặng chỉ có 
6 bệnh nhân (2 hạ bạch cầu, 2 nôn/ buồn nôn, 2 mệt 
mái).  

56% bệnh nhân có tác dụng phụ lớn nhất ở độ 1; 2.  
Từ khóa: xạ trị 3D, phụ nữ. 
Summary 
Study on side effects of concomitant 

chemoradiation therapy (3D radiation and PE regimen) 
for non-small cell lung cancer (NSCLC) stage III in 
women, we had some new findings: 

1. Most of patients had good treatment tolerance. 
No treatment-caused mortality was recorded. 

2. Side effects of chemotherapy: 
- Leucopenia grade2,3 was: 38% and grade 4 was: 

2 %. All patients recovered after 1-3 days treated by 
Filgastim. 

- Anemia grade 2,3 was 26%. 
-Renal failure grade 1,2 was 38%. All patient 

recovered after treatment. 
-Vomitting/nausea was most frequency: 52% and 

grade 3,4: 26%. 
3. Side effect of radiation therapy 
-Radiation-induce pneumonia grade 1,2,3 was 46% 

(grade 3 was 10%). No grade 4 pneumonia. 

- 20% radiation-induce esophagitis grade 3, mostly 
in patients with lymph node N2, N3 and/or tumor 
invaded mediastinum. 

Keywords: 3D radiation, PE regimen 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư phổi (UTP) có tỷ lệ mắc cao nhất và là 

nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư, theo 
GLOBOCAN 2008, số mới mắc UTP hơn 1,6 triệu ca 
chiếm 12,7% trong khi tỷ lệ tử vong do ung thư phổi 
chiếm 18,2% do ung thư. UTP nữ giới chiếm 8,5% 
(đứng thứ 4 sau vú, đại trực tràng và cổ tử cung) nhưng 
tỷ lệ tử vong chiếm 12,8% chỉ sau do ung thư đại trực 
tràng. Trong những năm gần đây, xu hướng mắc và tỷ 
lệ tử vong do UTP nói chung và nam giới nói riêng có 
xu hướng ổn định, nhưng, tỷ lệ mắc và tử vong do UTP 
ở nữ không ngừng gia tăng [4]. 

Theo các ghi nhận ung thư mới nhất [3] tại Việt 
Nam, sau 10 năm từ 2000 đến 2010, tỷ lệ mắc ung thư 
phổi ở nữ đã tăng hơn 200% (6,5/ 100.000 năm 2000 
lên đến 13,9/ 100 000 dân năm 2010), là một trong 5 
loại ung thư có tốc độ tăng nhanh nhất. Mặc dù đã có 
nhiều tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị nhưng số chết 
do ung thư phổi cũng giảm không đáng kể do đa số 
được chẩn đoán muộn. Theo nhiều báo cáo đã công 
bố [5], ung thư phổi nữ có một số khác biệt so với ung 
thư phổi nam như: ít triệu chứng hơn, tỷ lệ bệnh được 
chẩn đoán ở giai đoạn muộn thấp hơn, tỷ lệ gặp ung 
thư biểu mô tuyến nhiều hơn, thời gian sống thêm dài 
hơn, một số yếu tố nội tiết ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc 
bệnh cũng như kết quả điều trị đặc biệt là estrogen (có 
thể liên quan đến tỷ lệ gặp cao ung thư biểu mô 
tuyến)….  

Điều trị UTP không tế bảo nhỏ giai đoạn III là hóa 
xạ trị, giai đoạn IIIA có thể xem xét phẫu thuật sau. Tại 
Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu riêng về vấn đề 
này. Nhằm tìm hiểu thêm một số khía cạnh trong ung 
thư phổi ở phụ nữ chúng tôi tiến hành nghiên cứu với 
mục tiêu: Đánh giá tác dụng phụ và biến chứng của 
phác đồ hoá xạ trị đồng thời trong điều trị ung thư phổi 
giai đoạn III ở nữ giới tại Bệnh viện K. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Đối tượng: Là các bệnh nhân nữ ung thư phổi mới 

được chẩn đoán tại Bệnh viện K từ 8/2010 đến 7/2011. 
Lâm sàng là giai đoạn III theo UICC và không có chỉ 
định mổ. 


